Phải chăng Lạm phát 8 tháng đầu năm nguyên nhân 

 từ yếu tố tiền tệ?


Trong 8 tháng đầu năm chỉ số giá tiêu dùng (CPI ) tăng 8,57% so với cùng kỳ và tăng 6,78% so với tháng 12 năm 2006. Mức tăng bình quân 8 tháng  so với cùng kỳ là 7,35%, nhất là mức gia tăng CPI trong tháng 7 là 0,98% so với tháng 6 đã gây nên sự quan tâm của dư luận xã hội. Có nhiều ý kiến bình luận xoay quanh vấn đề nguyên nhân gây ra lạm phát, trong đó  có 1 số ý  kiến cho rằng, CPI tăng nhanh trong 8 tháng đầu năm là do NHNN bỏ ra một khối lượng tiền lớn đề mua ngoại tệ. Dưới đây xin đưa ra một số đánh giá về hiện tượng tăng tiền và tăng giá thời gian qua để bạn đọc cùng tham khảo và nhận định, nhằm  tìm ra những giải pháp hữu hiệu kiểm soát sự tăng giá.


- “ Lạm phát ở đâu và bao giờ cũng là hiện tượng của tiền tệ”. Đây là câu nói  của nhà kinh tế học nổi tiếng Friedman. Câu nói này của Ông được rút ra từ  kết quả nghiên cứu hiện tượng lạm phát cao của các nước Châu Mỹ La Tinh trong thập kỷ 1980-1990, khi mà tỷ lệ lạm phát của các nước đó lên tới 200%/năm cùng với mức tăng trưởng tiền tệ bình quân tăng trên 150%/năm với độ trễ cuả lạm phát so với tiền tệ là khoảng 2 năm, còn những nước có tỷ lệ lạm phát bình quân trên 20% thì có tỷ lệ tăng tiền bình quân trên 50%/năm và kéo dài trong nhiều năm. Kết luận này được đông đảo các Nhà kinh tế thời bấy giờ thừa nhận với chứng cứ thực nghiệm về mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát được bàn luận trong trường hợp mức giá tiếp tục tăng lên với tỷ lệ nhanh trong thời gian dài. Và câu nói “ Lạm phát ở đâu và bao giơ cũng là hiện tượng của tiền tệ” chỉ đúng và được thừa nhận khi tỷ lệ lạm phát tăng  bình quân tối thiểu 1%/ tháng và kéo dài trong nhiều năm
. 


Diễn biến tiền tệ trên toàn cầu trong thời gian qua cho thấy, thế giới đang trong tình trạng dư thưa vốn khả dụng, tổng lượng tiền tăng nhanh, nhưng CPI nhìn chung có xu hướng giảm. Giải thích về vấn đề này, nhiều học giả kinh tế cho rằng đó là do ảnh hưởng của hàng hoá Trung Quốc và ấn Độ với giá rẻ và lượng cung hàng lớn đã đẩy giá thế giới xuống thấp.


Từ năm 2005 đến nay, với những cú sốc về năng lượng, giá lương thực tăng cao đã phần nào gây sức ép tăng giá, một nghiên cứu của tờ Nhật báo phố Uôn (WSJ)
  cho thấy: “Nhiều chuyên gia kinh tế thế giới đã có nhận định và lo ngại nguy cơ lạm phát là vì giá lương thực và năng lượng tăng quá nhanh trong thời gian quá dài. Và vấn đề toàn cầu hoá mang lại nhiều hàng hoá rẻ hơn, song cũng đẩy giá lượng thực và năng lượng tăng cao hơn, cùng với tăng lương, chi phí lương thực và năng lượng tăng lên đang gây sức ép đối với các doanh nghiệp buộc họ phải tăng giá sản phẩm”
.

Một vấn đề cũng đáng lưu ý khi phân tích ảnh hưởng của tiền tệ đến lạm phát, đó là độ trễ về thời gian. Trên nguyên lý triết học đầu tiên bằng tiếng La Tinh, post hoc, er propter, có nghĩa là một sự kiện xẩy ra sau một sự kiện khác thì sự kiện thứ 2 phải do sự kiện thứ nhất gây nên, với điều kiện sự kiện thứ nhất là một sự kiện ngoại sinh. Và nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa tiền tệ và lạm phát của nhiều ngân hàng trung ương trên thề giới cũng chỉ ra rằng tiền tệ tác  động đến lạm phát phải có độ trễ nhất định. NHTW Anh  cũng đã chứng minh, trung bình sau khoảng một năm ở Anh và trong các nền kinh tế công nghiệp khác thì sự thay đổi CSTT mới có tác động tối đa  đến tổng cầu và sản suất, và thêm một năm nữa mới tác động đầy đủ đến lạm phát. Song, có rất nhiều sự thay đổi và không chắc chắn xung quanh độ trễ thời gian trên. Cụ thể, tác động chính xác sẽ phụ thuộc nhiều vào các nhân tố khác nhau, như chu kỳ kinh doanh, lòng tin của người tiêu dùng và phản ứng của họ như thế nào đối với sự thay đổi chính sách, giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, các sự kiện trong nền kinh tế thế giới, và kỳ vọng về lạm phát trong tương lai. Độ trễ đó phụ thuộc vào tình hình thị trường của mỗi quốc gia.


Đối với trường hợp Việt Nam, nếu áp câu nói của Fredman sợ rằng chưa phù hợp: Nhìn vào mối quan hệ giữa tiền tệ (M2) với CPI từ năm 1992-2007 cho thấy mối quan hệ này chưa chặt chẽ. Hãy xem 3 đồ thị  sau về mối quan hệ giữa tăng trưởng M2 bình quân năm với  tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm với các trường hợp sau:


+ CPI trễ 2 năm so với M2
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+ CPI trễ 1 năm so với M2
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+ CPI không có độ trễ với M2
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Như vậy qua cả 3 trường hợp trên ảnh hưởng của M2 đến CPI là chưa rõ ràng và yếu.


Mức độ tác động của M2 đến CPI trong trường hợp của Việt Nam có thể được giải thích như sau:


- Nền kinh tế Vịêt Nam là nền kinh tế đang trong quá trình tiền tệ hoá, nhất là trong những năm 1990-2000, từ năm 2001-nay mức độ thấp hơn. (Tiền tệ hoá ở đây có thể được minh hoạ cụ thể bằng sự gia tăng của giá đất. Khi nhà nước bỏ 1 đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thì giá trị đất quanh đó tăng lên gấp nhiều lần) vì vậy tốc độ tăng tiền phải cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế cộng với tỷ lệ lạm phát.


- Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế Đôla hoá, ngoại tệ được tính trong tổng phương tiện thanh toán, khi ngoại tệ được thu hút từ nước ngoài vào nhiều, sẽ làm tăng M2 ( chưa cần có sự can thiệp của NHNN), lượng ngoại tệ này sẽ không gây áp lực lạm phát nếu các ngân hàng gửi ra nước ngoài, trong trường hợp này M2 vẫn tăng nhưng CPI không bị tác động. Trong trường hợp các NHTM  đầu tư cho vay bằng ngoại tệ thì có ảnh hưởng nhất định đến CPI.


* Nói như vậy, không có nghĩa mức tăng CPI trong  8 tháng qua không có tác động của yếu tố tiền tệ. Tuy nhiên, ảnh hưởng của tiền tệ đến mức tăng giá như thế nào, cũng cần được xem xét để có giải pháp phù hợp trong việc đánh đổi và lựa chọn mục tiêu: 

          + Xem cấu thành tăng trưởng GDP trong những năm qua và trong 6 tháng đầu năm thấy, yếu tố đóng góp vào tăng trưởng nhiều là do tiêu dùng, trong năm  2006 tiêu dùng đóng góp vào GDP chiếm tỷ trọng 54,89%, đầu tư đóng góp 42,58%, xuất khẩu ròng không đóng góp vào tăng trưởng ( xem bảng 1)

    Bảng 1:Tăng trưởng kinh tế theo đóng góp của các cấu phần tổng cầu

	  
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006

	GDP (% tăng trưởng)
	6,79
	6,89
	7,08
	7,34
	7,79
	8,43
	8,17

	- Tiêu dùng cuối cùng
	2,47
	3,42
	5,33
	5,72
	5,18
	5,41
	4,48

	- Tích luỹ tài sản
	2,99
	3,29
	4,02
	3,95
	3,66
	3,81
	3,48

	-Xuất khẩu  ròng
	1,2
	-0,22
	-3,66
	-3,21
	0,39
	2,15
	-0,32

	        Xuất khẩu 
	-
	8,91
	5,89
	11,66
	16,86
	15,63
	16,59

	       Nhập khẩu
	-
	-9,13
	-9,55
	-14,87
	-16,41
	-13,48
	-16,91

	- Sai số
	0,13
	0,78
	1,39
	0,89
	-1,44
	-2,94
	0,52


Nguồn số liệu : Tổng cục Thống kê và Viện NCKTTW tính toán

 Tình hình tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt mức 7,87% với một số chỉ tiêu so sánh  ( thể hiện ở biểu 2), cho thấy tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là do tiêu dùng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giảm nhiều so với cùng kỳ nên mức độ đóng góp của đầu tư vào GDP sẽ giảm hơn nhiều so với năm 2006, đặc biệt là xuất khẩu ròng giảm mạnh. Điều này phản ánh mức tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm là do chính sách điều chỉnh tăng cung tiền để hỗ trợ tăng trưởng, chẳng hạn như tăng lương làm tăng cung tiền( kết quả khảo sát tiền lương  năm 2007 của Navigos Group ( với mẫu điều tra 28.000 nhân viên của 156 công ty) cho thấy, tốc độ tăng lương 2004 là 8%, 2005 là 9,5%, 2006 là 12,3%) và tăng giá thành sản phẩm, giảm thuế cũng làm tăng cung tiền, nhưng có tác động thúc đẩy sản xuất; tăng năng lực tài chính cho các NHTMNN và doanh nghiệp Nhà nước cũng làm tăng cung tiền,  thành lập ngân hàng mới và tăng vốn điều lệ cũng tạo năng lực mở rộng tín dụng của các NHTM cho nền kinh tế...

       Biểu 2: Các nhân tố bên cầu của GDP 6 tháng đầu năm 2006 - 2007

 % thay đổi  so với cùng kỳ
	
	6 tháng 2006
	6 tháng 2007

	Tốc độ tăng trưởng GDP  
	7.4
	7,87

	  1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội
	19,7
	22.9

	      Nếu loại trừ yếu tố giá
	11,7
	15,9

	  2. Xuất khẩu ròng
	43,8
	-154(

	   2.1. Xuất khẩu 
	25.7
	19.4(

	   2.2. Nhập khẩu
	14.1
	30.4

	3. Tổng vốn đầu tư xã hội 
	24,3
	 14,6(

	    3.1.Vốn nhà nước
	14,1
	   9,6(

	           Tr/đ: Vốn NSNN 
	
	

	                        Chi đầu tư phát triển
	16,2
	19,2

	                              Tr/đ: Chi ĐTXDCB
	5,6
	56,6

	   3.2. Vốn ngoài nhà nước
	                    44,0
	 16,2(

	   3.3. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
	21,8
	 18,9(


 Nguồn: TCTK, Bộ KH&ĐT; * Vụ CSTT tự tính

+ Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh của thị trường chứng khoán cũng là yếu tố làm tăng cung tiền mạnh trên 2  khía cạnh:

 - Tăng thu nhập của một nhóm người, do giá chứng khoán tăng cao hơn nhiều so với giá trị doanh nghiệp ( Cung tiền vượt năng lực sản xuất); 

- Tiền của nhà đầu tư nước ngoài vào nhiều, cho dù NHNN đã tích cực thu về  đến 80% số tiền mua ngoại tệ, nhưng M2 vẫn tăng cao do ngoại tệ  là cấu thành của TPTTT( Khi dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam- đầu tư gián tiếp, các nhà đầu tư sẽ bán ngoại tệ cho các NHTM để lấy tiền đồng, sau đó sử dụng tiền đồng để đầu từ chứng khoán Khi các nhà đầu tư nước ngoài  mua chứng khoán thì ngay lập tức làm tăng Tổng phương tiện thanh toán, vì các khoản tiền đó được chuyển vào các doanh nghiệp Việt Nam, qua đó làm tăng giá trị tài sản nợ trong nước của các NHTM, đồng thời tài sản có ngoại tệ ròng của các NHTM cũng tăng. Khi các NHTM bán ngoại tệ cho NHNN, sẽ làm tăng tài sản có của các NHNN và giảm tài sản có ngoại tệ (TSCNT)cuả các NHTM. Như vậy tổng TSCNT của nền kinh tế không thay đổi. Qua đó có thể thấy TPTTT tăng trước khi NHNN mua ngoại tệ); Mặt khác, sự phát triển của thị trường chứng khoán đã thu hút vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào thị trường Chứng khoán cũng làm tăng M2 và tăng tín dụng vượt mục tiêu.

+ Một yếu tố khác cũng làm tăng M2 mà có tác động đến CPI, đó là sự chênh lệnh giữa lãi suất VNĐ với ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá tương đối ổn định, kiến nhiều doanh nghiệp  cấu kết với ngân hàng vay ngoại tệ không phải đề đầu tư sản suất mà để kinh doanh ngắn hạn trên thị trường tiền tệ, hoặc bán ra tiền đồng để đầu tư.  Qua trao đổi với một số NHTMCP thì việc vay bằng ngoại tệ có lãi hơn rất nhiều so với vay bằng VND cộng rủi ro tỷ giá trong ngắn hạn, nên các doanh nghiệp có nhu cầu tiền đồng vẫn vay  bằng ngoại tệ, sau đó sẽ bán chính ngoại tệ đó cho các NHTM lấy tiền đồng . Một số liệu minh chứng thêm cho hiện tượng vay ngoại tệ để bán cho các NHTM, đó là trong 6 tháng đầu năm, mặc dù nhập siêu lớn, thâm hụt cán cân thương mại gần 3,4 tỷ USD, với mức nhập siêu lớn như vậy, thì đúng ra các NHTM phải bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp lớn hơn mua từ họ, nhưng trên thực tế thì ngược lại. Theo báo cáo của NHNN chi nhánh HCM, trong 6 tháng đầu năm các NHTM trên địa bàn  chênh lệch giữa doanh số mua ngoại tệ với bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp  là hơn 1 tỷ USD. 

Tuy không thể  thống kê được mức độ vay “ chụp dật” là bao nhiêu, nhưng với con số tăng dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ và việc các doanh nghiệp bán nhiều ngoại tệ cho NHTM cũng đặt ra vấn đề cần kiểm soát dòng ngoại tệ từ  cho vay tín dụng ngoại tệ này.  

Những phân tích trên cho thấy, mức độ tăng khối lượng tiền trong nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm là đòi hỏi của nền kinh tế do nhu cầu tăng trưởng kinh tế cũng như yêu cầu phát triển của thị trường tài chính, và trong quá trính phát triển này chắc chắn cũng phải trả giá của sự quản lý thiếu kinh nghiệm làm thất thoát vốn và lợi dụng cơ chế quản lý chưa chặt để tham nhũng, đầu cơ làm gia tăng mặt bằng giá vượt mục tiêu. 

Để hạn chế cho những tiêu cực này, Chính phủ cần mở rộng đầu tư có hiệu quả, cần tập trung mở rộng sản xuất suất tăng cung hàng hoá, nhất là hàng lương thực, thực phẩm; xem xét cơ chế quản lý trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế phải chặt chẽ hơn, song không mang tính hành chính bắt buộc. Đây là những giải pháp hữu hiệu nhất để đồng thời thực hiện cả hai mục tiêu.

Giải pháp thắt chặt tiền tệ quá không phải là giải pháp có hiệu quả tốt để tạo sự tăng trưởng bền vững và giảm lạm phát trong ngắn hạn. Trong bối cảnh chưa cải thiện tốt được cán cân thương mại, đầu tư chưa đóng góp nhiều được cho tăng trưởng, thì cần xem xét mức độ thắt chặt tiền tệ hợp lý, nếu không sẽ không đạt được cả hai mục tiêu là tăng trưởng và giảm lạm phát, mà rất có thể đẩy nền kinh tế vào tình trạng bị suy thoái. Điều này cũng đã xẩy ra ở nước Mỹ vào những thập kỷ 80-90. 

 Để hạn chế tốc độ tăng cung tiền chỉ nên tập trung vào hạn chế tăng trưởng tín dụng ở một số lĩnh vực không tạo tăng trưởng kinh tế, như đầu tư vào chứng khoán, hạn chế tăng trưởng tín dụng ngoại tệ “ chụp dật” bằng cách hạn chế đối tượng vay ngoại tệ, nếu doanh nghiệp thực sự có nhu cầu ngoại tệ có thể vay tiền đồng sau đó mua ngoại tệ. Cách làm này sẽ hạn chế được những khoản đầu tư tín dụng chụp dật và thực hiện được mục tiêu giảm mức độ đola hoá nền kinh tế. Tuy nhiên, rủi ro đạo đức trong thị trường tài chính non trẻ là không tránh khỏi, việc hạn chế đối tượng vay vốn có thể có tác động không mạnh,  thì có thể tăng tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro với khoản đầu tư tín dụng bằng ngoại tệ. Mặt khác, hiện nay các công ty tài chính không bị qui định trạng thái ngoại hối nên đã mở rộng việc vay mượn này. Vì vậy có thể xem xét qui định trạng thái ngoại tệ cho các công ty tài chính để hạn chế vay mượn ngoại tệ. Đây là giải pháp gián tiếp nhưng rất có hiệu quả để hạn chế tăng trưởng tín dung ngoại tệ quá nhu cầu thực tế; Đồng thời hút một lượng tiền nhất định qua kênh nghiêp vụ thị trường mở để trung hòa hoá chi tiêu Chính phủ sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm và mua ngoại tệ nếu phát sinh; Điều hành tỷ giá xoay quanh giá trị thực để góp phần cải thiện cán cân thương mại, tránh sự dịch chuyển tiền không cần thiết giữa đồng nội tệ với đồng ngoại tệ. 

Tú anh-NHNN
�Xem  Frederic Mishkin-  Tiền tệ ngân hàng và Thị trường tài chính 


� Xem kinh tế Việt Nam và thế giới, số thứ 3 ngày 10/7/2007


� Diễn biến CPI 8 tháng của Việt Nam  cũng cho thấy,  CPI tăng cũng chịu tác động nhiều của tăng giá lương thực thực phẩm ( giá lương thực tăng 15,68%, thực phẩm tăng 10,96% so với cùng kỳ với quyền số  tương ứng là 9,86 và 25,2%)
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